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TÓM TẮT Kết quả phân tích 144 mẫu thức ăn trong hệ ruột cá Khoang Cổ Đỏ 
Amphiprion frenatus vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa từ tháng 10/2001 
đến tháng 9/2002 cho thấy rằng đây là loài cá ăn tạp. Phổ thức ăn tương đối 
rộng và chuỗi thức ăn ngắn. Thành phần thức ăn chủ yếu của chúng là 
Copepoda 34,61%, sau đó là trứng cá các loại (11,21%), Tunicata (9,97%), vảy 
và vi cá (10,98%). Ngoài ra còn một số chủng loại thức ăn khác như tảo, bọn 
hai mảnh vỏ (Bivalve), Gastropoda, Nematoda, Isopoda, Amphipoda, 
Cladocera, Mysidacea với tỷ lệ không đáng kể. Độ no của cá bậc V và IV 
chiếm 74,99%, bậc I chiếm 4,16% trong tổng số mẫu phân tích. Chỉ số độ béo 
của cá Khoang Cổ Đỏ cao vào các tháng 2, 3, 4 (từ 2,6% đến 2,81%) và thấp 
vào các tháng 10 và 11 (2,18% và 2,24%). 
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ABSTRACT Feeding habits of the Tomato Anemone Fish, Amphiprion frenatus, were 
investigated by analyzing stomach contents of 144 specimens caught from 
October 2001 to September 2002 in Nha Trang – Khanh Hoa coastal waters, 
showed that they eat miscellaneously. The food spectrum was quite wide and 
food web was short. Their main nutrition contents were Copepoda (34.61%), 
fish eggs (11.21%), Tunicata (9.97%), fish scales and fins (10.98%). Moreover, 
some different foods as: Algae, Bivalve, Gastropoda, Nematoda, Isopoda, 
Amphipoda, Cladocera, Mysidacea occupied a small portion. Full grade was 
rather full and stable: almost they had grades of V and IV (74.99%), some of 
them had ball I (only 6 inds, 4.16%) of studied samples. Fatty index of 
Tomato Anemone Fish was high in February, March, April (from 2.6% to 
2.81%) and low in October and November (2.18% and 2.24% respectively). 

                                                                       
 
I. MỞ ĐẦU 
 

Cá Khoang Cổ Đỏ (Amphiprion 
frenatus) là loài cá cảnh biển được nuôi 
phổ biến trong các hệ thống aquarium 

nhờ màu sắc đỏ tươi rất đẹp. Trong tự 
nhiên, chúng chỉ có khả năng hội sinh 
với loài Hải Quì Entacmaea quadricolor 
(Fautin & Allen, 1992). Vào những năm 
cuối thế kỷ 19 các nhà khoa học đã tập 
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trung nghiên cứu về sinh học và sinh 
thái của chúng và từ thập kỷ 80 của 
thế kỷ 20 đến nay, một số nước trên 
thế giới đã tiến hành nghiên cứu cho 
sinh sản loài cá này  nhằm mục đích 
bảo vệ nguồn lợi tự nhiên và kinh 
doanh (Tucker và Jory, 1991), (Juhl, 
1992). Nghiên cứu dinh dưỡng cá 
Khoang Cổ Đỏ làm cơ sở cho sinh sản 
nhân tạo và nuôi lớn, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển nghề nuôi cá cảnh 
biển của nước ta, tăng thu nhập ngoại 
tệ cho đất nước thông qua việc xuất 
khẩu cá cảnh. 
 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

Mẫu vật đã được thu thập từ 
tháng 10/2001 đến tháng 9/2002 của 
vùng biển Nha Trang Khánh Hòa và 
được tiến hành phân tích tại phòng 
Công Nghệ Nuôi Trồng Viện Hải 
Dương Học Nha Trang. Mẫu dạ dày 
được cố định trong dung dịch formol 
5%. Tổng số mẫu dạ dày đã phân tích 
là 144 mẫu. 

Nghiên cứu thành phần thức ăn 
theo phương pháp Điểm (Point 
method) (Pillay, 1953; Allen, 1972). 
Mẫu thức ăn được phân tích định tính 
và định lượng  dưới kính lúp và kính 
hiển vi. Định loại thức ăn ở mức độ 
cho phép, phụ thuộc vào mức độ 
nguyên vẹn của thức ăn có trong dạ 
dày.  

Nghiên cứu tần số xuất hiện các 
loại thức ăn: Tần số xuất hiện các loại 
thức ăn được tính theo hệ số % của các 
thành phần thức ăn có trong dạ dày 
cá (Trương Sĩ Kỳ và cộng sự, 1998). 

 T A  = 
m

nAx100
        

Trong đó:        
T A: tần số xuất hiện của loại 

thức ăn A. 

nA : số mẫu dạ dày chứa loại thức 
ăn A. 

m : tổng số mẫu dạ dày được 
phân tích có chứa thức ăn. 

- Xác định độ no dạ dày theo 
thang 5 bậc: Lebedev (1946) đã chia độ 
no dạ dày thành 5 bậc từ bậc 0 đến 
bậc 4. Qua nhiều nghiên cứu ở Việt 
Nam và ứng dụng các phương pháp của 
nhiều tác giả, thang từ 1 đến 5 được 
sử dụng để xác định độ no. Sở dĩ 
không sử dụng bậc 0 vì cá ở Việt Nam 
bắt mồi quanh năm, ít bắt gặp cá với 
dạ dày không có thức ăn (Nguyễn 
Đình Mão, 1998). 

Bậc 1: rất ít thức ăn, quan sát 
bằng mắt thường thấy dạ dày rất lép. 

Bậc 2: có thức ăn vừa phải, dạ 
dày to lên một chút. 

Bậc 3: dạ dày to lên rõ rệt, song 
chưa căng. 

Bậc 4: dạ dày đã căng nhưng vẫn 
còn co dãn được. 

Bậc 5: dạ dày rất căng, ấn tay 
thấy rất chắc. 

- Chỉ số độ béo: được tính theo 
công thức của Klark (Mai Đình Yên, 
1979) như sau: 

K = (Trọng lượng thân bỏ nội 
quan / (chiều dài toàn thân)3 ) x 100. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Cấu tạo ống tiêu hóa của cá 
Khoang Cổ Đỏ 

Cá Khoang Cổ Đỏ có miệng nhỏ 
và có răng hàm nhỏ, không có răng 
vòm miệng, nhưng có răng ở thực quản. 
Dạ dày nhỏ và có 3 manh tràng, thành 
dạ dày mỏng và có thể tăng dung tích 
chứa lên 3 – 4 lần khi có đầy thức ăn. 

2. Thành phần thức ăn 

Kết quả nghiên cứu dạ dày cá 
Khoang Cổ Đỏ A. frenatus thấy thành 
phần thức ăn chủ yếu là bọn Copepoda 
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với tỷ lệ 34,61% sau đó là trứng cá các 
loại (11,21%), Tunicata (9,97%), vảy và 
vây cá (10,98%). Ngoài ra, còn có nhiều 
chủng loại thức ăn khác nhau được tìm 

thấy trong dạ dày chúng như tảo, bọn 
hai mảnh vỏ (Bivalve), Gastropoda, 
Nematoda, Isopoda, Amphipoda, 
Cladocera, Mysidacea, trứng và phôi cá.  

Bảng 1: Thành phần thức ăn của cá Khoang Cổ Đỏ Amphiprion frenatus 
Food composition of Tomato Anemone Fish Amphiprion frenatus 

 
Các loại thức ăn A. frenatus (%) A. clarkii (%) * 

Copepoda 34,61 41,22 
Tunicata 9,97 18,37 
Ostracosda 2,86 9,35 
Rong (Enteromorpha) 4,43 4,66 
Tảo (Cosinodiscus, Rhizosolenia) 1,97 2,25 
Trứng cá 11,21 5.8 
Bivalve 0,03 1,36 
Gastropoda 0,03 1,18 
Isopoda 0,03 0,65 
Amphipoda 0,42 0,24 
Cladocera 0,03 0,29 
Mysidacea 0,97 0,26 
Pteropoda  0,02 
Sứa  0,16 
Giun (Nematoda) 0,84 0,99 
Vảy cá, vây cá 10,98 0,03 
Lucifer 0,16  
Khác 21,37 5,44 

(Ghi chú: * trích của Hà Lê Thị Lộc, 2002) 
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Hình 1: Phổ thức ăn của cá Khoang cổ Đỏ A. frenatus 
 vùng biển Nha Trang- Khánh Hòa 

 spectrum of A. frenatus in seawaters of Nha Trang – Khanh Hoa 
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So sánh kết quả nghiên cứu về 
thành phần thức ăn của cá Khoang Cổ 
A. frenatus với loài A. clarkii thấy 
không có sự sai khác lớn. Hầu như 
nhóm Copepoda chiếm ưu thế, sau đó là 
nhóm Tunicata hoặc tảo chiếm vị trí 
thứ hai, còn lại là các nhóm thức ăn 
khác.  

Thành phần thức ăn của cá 
Khoang  Cổ  Đỏ  không có sự biến động 
lớn qua các tháng. 

Từ hình 1 cho thấy nhóm 
Copepoda, nhóm Tunicata và trứng cá 
là những nhóm thức ăn chủ yếu, sau 
đó là vảy cá, rong biển, tảo Silic, 
Mysidacea,  Lucifer…,  những  loại thức  

ăn khác như các mảnh vụn hữu cơ, các 
phần phụ của giáp xác, cát… cũng 
chiếm tỷ lệ khá cao (22%). 

3. Tần số xuất hiện thức ăn 

Kết quả phân tích tần số xuất 
hiện trong thành phần thức ăn của cá 
Khoang Cổ Đỏ cho thấy nhóm 
Copepoda vẫn là nhóm có tần số xuất 
hiện cao nhất so với các loại khác 
(100%), sau đó nhóm giáp xác vụn 
(56%), rong biển Enteromorpha (46%), 
Ostracoda (43,33%), Tunicata (43%), 
vảy cá (43,33%), trứng cá (40%), tảo 
(36,66%), Amphipoda (20%), Lucifer 
(16,66%) và một số nhóm khác. 

Bảng 2: Tần số xuất hiện các nhóm thức ăn khác nhau  
của A. frenatus so sánh với A. clarkii 

Occurrence of different food groups of A. frenatus compared to A. clarkii 
 

Các loại thức ăn A. frenatus A. clarkii * 
Copepoda 100,00 92,52 
Tunicata (Oikopleura) 43,00 58,88 
Trứng cá 40,00 56,07 
Rong biển (Enteromorpha) 46,00 55,14 
Ostracoda 43,33 45,33 
Giáp xác vụn 56,00 36,91 
Tảo Silic (Cosinodiscus, Rhizosolenia) 36,66 23,83 
Động vật thân mềm 6,66 39,25 
Isopoda 6,66 12,61 
Amphipoda 20,00 5,61 
Cladocera 3,33 3,27 
Lucifer 16,66 2,81 
Mysidacea 3,33 2,80 
Sứa  1,87 
Pteropoda  0,47 
Vảy cá 43,33  
Khác 3,33  

(Ghi chú: * trích Hà Lê Thị Lộc, 2002) 

4. Độ no 
Bảng 3: Độ no dạ dày của cá Khoang cổ Đỏ A. frenatus 

Full grade of stomach of A. frenatus 

Độ no Số cá thể Phần trăm (%) 
Bậc V 78 54,16 
Bậc IV 30 20,83 
Bậc III 12 8,33 
Bậc II 18 12,50 
Bậc I 6 4,16 

Tổng cộng 144 100,00 
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Qua bảng cho thấy số cá thể có độ 
no bậc V và IV chiếm đa số trong tổng 
số mẫu nghiên cứu (108 mẫu trong 144 
mẫu nghiên cứu, chiếm 74,99%) trong 
khi cá có độ no bậc I chỉ có 6 con, 
chiếm 4,16% trong tổng số mẫu phân 
tích. 

Hầu hết mẫu dạ dày của cá 
Khoang Cổ Đỏ được thu vào ban ngày, 
độ no của chúng khá cao và ổn định, 
điều đó chứng tỏ cơ sở thức ăn của 
vùng phân bố khá phong phú. Mặc dù 
không có số liệu về mẫu dạ dày thu vào 
ban đêm để kết luận là loài cá này có 
ngừng bắt mồi vào thời gian này hay 
không, nhưng những quan sát của 
chúng tôi vào ban đêm trong các hệ 

thống nuôi cá cho thấy chúng không 
tìm bắt thức ăn vào ban đêm và thường 
nằm bất động trong các vật trú ẩn hoặc 
trong các sinh vật hội sinh Hải Quì. 
Vậy cá Khoang Cổ Đỏ là loài cá có tập 
tính ăn ngày và hoàn toàn ngừng bắt 
mồi vào ban đêm. 

5. Chỉ số độ béo 

Độ béo là hệ quả của quá trình 
dinh dưỡng của cá, là nguồn năng lượng 
dự trữ và chuyển hóa cho quá trình 
phát triển tuyến sinh dục. Hệ số độ béo 
của cá Khoang Cổ Đỏ thường xuyên cao 
và khá ổn định qua các tháng. Biểu đồ 
chỉ số độ béo dưới đây đã thể hiện rõ 
đặc điểm này. 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tháng

C
hỉ

 so
á ñ

ộ 
be

ùo 
(%

)

 
Hình 2: Chỉ số độ béo của cá Khoang Cổ Đỏ vùng biển Khánh Hòa  

qua các tháng (năm 2001-2002) 
Fatty index of A. frenatus in Khanh Hoa seawaters at months (2001-2002) 

 
Chỉ số độ béo của cá Khoang Cổ 

Đỏ cao trong các tháng 2, 3, 4 (từ 2,6% 
đến 2,81%) và thấp trong các tháng 10 
và 11 (2,18% và 2,24% tương ứng).  

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu 
về dinh dưỡng cá Khoang Cổ của các 
tác giả khác cho thấy cá Khoang Cổ Đỏ 
là loài cá ăn tạp, phổ thức ăn tương đối 
rộng và chuỗi thức ăn ngắn. Đây là 
một trong những ưu điểm của đối tượng 
nuôi. Trong điều kiện nuôi nhốt và 
thuần hóa, cá Khoang Cổ Đỏ có khả 
năng ăn thức ăn chết như thịt tôm, 

mực, cá, Acetes, và Trùng Chỉ (nước 
ngọt). 
 
KẾT LUẬN 
 

1. Cá Khoang Cổ Đỏ là loại cá ăn 
tạp, thành phần thức ăn chủ yếu của cá 
là Copepoda với tỷ lệ 34,61%, sau đó là 
trứng cá các loại (11,21%), Tunicata 
(9,97%), vảy và vây cá (10,98%). Ngoài 
ra còn một số chủng loại thức ăn khác 
như tảo, bọn hai mảnh vỏ (Bivalve), 
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Gastropoda, Nematoda, Isopoda, 
Amphipoda, Cladocera, Mysidacea, 
trứng và phôi cá chiếm tỷ lệ không 
đáng kể.  

2. Tương tự, tần số xuất hiện 
trong thành phần thức ăn của cá 
Khoang Cổ Đỏ chủ yếu là nhóm 
Copepoda có tần số xuất hiện cao nhất 
so với các loại thức ăn khác (chiếm 
100% trong tổng số mẫu phân tích), sau 
đó nhóm giáp xác vụn (56%), rong biển 
Enteromorpha (46%), Ostracoda 
(43,33%), Tunicata (43%), vảy cá 
(43,33%), trứng cá (40%), tảo (36,66%), 
Amphipoda (20%), Lucifer (16,66%) và 
một số nhóm khác. 

3.  Độ no của cá khá lớn và ổn 
định: phần lớn các cá thể có độ no bậc 
V và IV chiếm đa số trong tổng số mẫu 
nghiên cứu (108 mẫu trong 144 mẫu 
nghiên cứu, chiếm 74,99%) trong khi cá 
có độ no bậc I chỉ có 6 cá thể, chiếm 
4,16% trong tổng số mẫu phân tích.  

4. Chỉ số độ béo: Chỉ số độ béo 
của cá Khoang Cổ Đỏ cao trong các 
tháng 2, 3, 4 (từ 2,6% đến 2,81%) và 
thấp trong các tháng 10 và 11 (2,18% 
và 2,24% tương ứng) 
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